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Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số khía cạnh cần ®ưîc quan
tâm về mặt phư¬ng pháp khi nghiên cứu bình đẳng giới trong
gia đình thông qua việc phân tích vấn đề quyền quyết định và
sự phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình. Một số
điểm cần lưu ý về đo lưêng quyền quyết định là gắn kết quyền
quyết định với việc làm chính; lựa chọn mô hình quyền quyết
định; xây dựng chỉ số đánh giá chung về mức độ bình đẳng giới
trong việc ra quyết định; chú ý đến quá trình và sự tư¬ng tác
giữa vợ và chồng trong việc ra quyết định. Về đo lưêng sự phân
công lao động cần chú ý đến thời gian làm việc; lưîng hóa giá trị
công việc gia đình; phân tích mối quan hệ giữa phân công lao
động theo giới và bất bình đẳng giới; tác động của phân công lao
động theo giới đến vai trò, vị trí của ngưêi phụ nữ trong gia đình.
Đối với việc phân tích các yếu tố tác động, bài viết nhấn mạnh
đến sự vận dụng các lý thuyết khác nhau còng như áp dụng các
mô hình phân tích đa biến nhằm giải thích tốt hơn bản chất vấn
đề quyền quyết định và sự phân công lao động theo giới trong gia
đình ở Việt Nam hiện nay.
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1. Mở đầu

Các nghiên cứu bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam thưêng rất
quan tâm đến hai vấn đề là phân tích về quyền quyết định và phân công
lao động trong gia đình giữa vợ và chồng.  Dù thực hiện ở các quy mô và
địa bàn khác nhau, kết luận khá phổ biến từ các nghiên cứu là ngưêi
chồng thưêng quyết định những việc ®ưîc coi là lớn, là quan trọng trong
gia đình còn ngưêi vợ quyết định những việc thuộc về đời sống hàng
ngày. Đối với khuôn mẫu sự phân công lao động thì thông thưêng ngưêi
vợ làm các công việc gia đình, sự chia sẻ của ngưêi chồng rất ít ái (Bé
Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan khác, 2008; Trần Thị Vân Anh
và Nguyễn Hữu Minh, 2008; Lê Thái Thị Băng Tâm, 2008). Kết quả các
nghiên cứu cho thấy một bức tranh hiện thực về các khía cạnh liên quan
đến bình đẳng giới trong gia đình, tuy nhiên cũng đặt ra một số điểm cần
®ưîc quan tâm về mặt phư¬ng pháp để có những nhận định thuyết phục
hơn và điều hết sức quan trọng là chỉ ra những yếu tố thực sự dẫn đến tình
trạng bất bình đẳng giới, từ đó có các biện pháp khắc phục. Bài viết này
đề cập đến một số khía cạnh cần ®ưîc quan tâm trong việc đo lưêng bình
đẳng giới và phân tích các yếu tố tác động đối với quyền quyết định trong
gia đình và sự phân công lao động giữa vợ và chồng.

2. Các chỉ báo đo lưêng về bình đẳng giới

Một trong những vấn đề khó khăn trong nghiên cứu xã hội chính là
việc xây dựng các chỉ báo đo lưêng nhằm có ®ưîc những thông tin chính
xác về câu hỏi nghiên cứu đặt ra. Phân tích về quyền quyết định trong gia
đình và sự phân công lao động trong gia đình gắn với vấn đề bình đẳng
giới đòi hỏi phải có ®ưîc những chỉ báo đo lưêng chính xác tình trạng bất
bình đẳng giới trong gia đình.

a) Quyền quyết định trong gia đình

Trưíc hết là về quyền quyết định trong gia đình. Trong mối quan hệ
giữa vợ và chồng, việc xác định ai là ngưêi có quyền quyết định về các
vấn đề trong gia đình thưêng ®ưîc coi là cơ sở để đánh giá thực sự có bình
đẳng giới trong mối quan hệ gia đình hay không. 

Phư¬ng pháp chủ yếu hiện nay là xác định ai là ngưêi có quyền quyết
định chủ yếu hay cuối cùng trong một số lĩnh vực như sản xuÊt/kinh
doanh; mua bán/xây sửa nhà đất; chi tiêu hàng ngày; mua sắm đồ đạc đắt
tiền; tổ chức giỗ tết; v.v.. Nhìn chung ngưêi chồng có nhiều quyền quyết
định hơn đối với các công việc như sản xuất, kinh doanh; vay vốn; xây
sửa nhà đất; mua đồ đạc đắt tiền; vay vốn. Chỉ có hoạt động chi tiêu gia
đình có tỷ lệ ngưêi vợ quyết định cao hơn ngưêi chồng rõ rệt. Ngoài ra,
thông thưêng ngưêi vợ quyết định nhiều hơn đối với các hoạt động như
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chăm sóc con cái, chăm sóc ngưêi già (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
và cơ quan khác, 2008; Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 2014).

Câu hỏi đặt ra là việc đo lưêng quyền quyết định trong gia đình như
hiện nay đã đủ căn cứ để trả lời về tình trạng bất bình đẳng giới trong đời
sống gia đình hay chưa. Bất bình đẳng giới là sự đối xử khác biệt với nam
và nữ dẫn đến cơ hội khác nhau, sự tham gia khác nhau, tiếp cận và kiểm
soát các nguồn khác nhau và sự thụ hưëng khác nhau mà sự khác biệt này
là dựa trên giới tính. Nói cách khác, cần phải chỉ ra ®ưîc rằng việc ngưêi
chồng hay ngưêi vợ có quyền quyết định khác nhau là do dựa trên cơ sở
giới tính chứ không phải vì một lý do nào khác. 

Như vậy, trưíc hết cần phải có một cách đo lưêng chính xác đối với
quyền quyết định trong từng lĩnh vực, chẳng hạn đối với sản xuất, kinh
doanh thì đó phải là công việc chung của cả gia đình. Hầu hết các nghiên
cứu hiện nay đều đo lưêng quyền quyết định qua một câu hỏi chung là
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hay vay vốn mà không chỉ rõ đó là hoạt
động chung của cả gia đình (ít nhất là của chung của vợ và chồng) hay
ứng với 1 ngưêi. Hơn thế nữa việc ra quyết định về một lĩnh vực nào đó
thưêng gắn với vấn đề là ngưêi làm chính về lĩnh vực. Cần thiết phải có
sự phân tích gắn kết giữa quyền quyết định và công việc làm chính để xác
định chính xác hơn mức độ bình đẳng trong gia đình.

Điểm thứ hai là nếu chúng ta coi sự khác biệt về tỷ lệ ra quyết định về
các lĩnh vực là chỉ báo về bất bình đẳng giới thì mục tiêu chúng ta phấn
đấu trong tư¬ng lai là như thế nào? Sẽ là nâng tỷ lệ phụ nữ có quyền quyết
định cuối cùng lên ngang bằng với nam giới hay mục tiêu chính sẽ là mô
hình cả hai đều ra quyết định?

Điểm thứ ba, cần có sự phân tích sâu hơn để đánh giá tổng thể về bình
đẳng giới trong việc ra quyết định. Chẳng hạn, thông thưêng nam giới
quyết định nhiều hơn phụ nữ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chung
hay hôn nhân con cái, còn phụ nữ quyết định nhiều hơn nam giới trong
lĩnh vực nuôi con và chi tiêu hàng ngày trong gia đình. Như vậy, ngoài
việc đánh giá mức độ khác biệt đối với từng lĩnh vực thì cần xây dựng chỉ
số đánh giá chung về mức độ bình đẳng giới trong việc ra quyết định.

Điểm thứ tư, các nghiên cứu mới nhấn mạnh đến thu thập thông tin
định lưîng mô tả tỷ lệ ai là ngưêi ra quyết định mà chưa chó ý đến quá
trình và sự tư¬ng tác giữa vợ và chồng trong việc ra quyết định. Thực tế
việc ra quyết định là một quá trình phức tạp, đòi hỏi có thời gian cân nhắc,
bàn bạc, ra quyết định. Có thể quyết định cuối cùng là do ngưêi vợ hay
ngưêi chồng quyết định nhưng sự tham gia dân chủ của ngưêi còn lại có
ý nghĩa quan trọng đối với việc phân tích về bình đẳng giới. Tuy nhiên,
hiện nay, các nghiên cứu mới chỉ chú ý đến kết quả về ra quyết định hơn
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là quá trình đi đến quyết định đó. 

b) Về sự phân công lao động theo giới trong gia đình

Khi nghiên cứu về phân công lao động theo giới trong gia đình, tập
trung chủ yếu của các tác giả là phân công công việc nội trợ (nấu ăn, đi
chợ, giặt giò, v.v.), một loại hình công việc mà gần như kết quả có thể
đoán trưíc, đó là ngưêi phụ nữ làm là chính. Sự phân công trong các läai
hình công việc khác như sản xuất, kinh doanh gia đình, giao tiếp, hay sửa
chữa các vật dụng trong gia đình, khiêng vác, v.v. còn ít ®ưîc đề cập đến
hoặc chỉ ®ưîc phân tích một cách riêng rẽ. Vì vậy việc đánh giá một cách
tổng hợp, chính xác về sự tham gia của hai giới vào lao động gia đình có
những khó khăn nhất định. 

Cách đo lưêng hiện nay về phân công lao động trong gia đình chủ yếu
là liệt kê các công việc và hỏi xem ai là ngưêi chủ yếu làm những công
việc đó mà không chú ý đến sự khác biệt về thời gian dành cho các loại
công việc cả trong và ngoài gia đình. Nếu chỉ dùng tiêu chí ai là ngưêi
chủ yếu làm những công việc nhà, thậm chí có phân tích thêm tiêu chí
thời gian làm những công việc nhà đó, thì chưa đủ để kết luận chính xác
về những lý do gắn liền với sự phân công lao động theo giới trong gia
đình. Trong rất nhiều trưêng hợp, khi ngưêi vợ là ngưêi chủ yếu làm
những công việc nhà, thì cũng trong thời gian đó ngưêi chồng nhọc nhằn
với những kiếm sống hàng ngày cho gia đình. Nói cách khác, không xác
định ®ưîc thời gian dành cho công việc gia đình và những công việc
ngoài gia đình, hiệu quả của nó thì rất khó đánh giá về mức độ bất bình
đẳng của phân công lao động trong gia đình.

Vấn đề lưîng hóa giá trị các công việc gia đình chưa ®ưîc quan tâm
một cách thích đáng. Việc xem xét xu hưíng thay đổi về phân công lao
động trong gia đình cũng gặp khó khăn vì hầu hết là các nghiên cứu ®ưîc
đo tại một thời điểm và không có cơ sở để so sánh giữa các địa bàn khác
nhau do không bảo đảm tính chất đại diện, ngoại trừ việc so sánh với
khuôn mẫu phân công lao động truyền thống. 

Vấn đề khó khăn hơn nhiều so với việc chỉ ra thực trạng phân công lao
động theo giới trong gia đình chính là mối quan hệ giữa việc phân công
lao động theo giới với vấn đề bất bình đẳng giới ở Việt Nam. 

Phân công lao động theo giới trả lời câu hỏi “ai làm gì?” và cho phép
chỉ ra những khác biệt và bất hợp lý từ góc độ giới trong công việc, lợi
ích và địa vị xã hội của phụ nữ và nam giới. Vì vậy, phân tích phân công
lao động theo giới là rất quan trọng để tìm hiểu vấn đề bình đẳng giới
trong gia đình (Lê Thi, 2002, Đỗ Thị Bình và Trần Thị Vân Anh, 2003).
Tuy nhiên, trong thực tế còn ít ngưêi ®ưa ra các tiêu chí đo lưêng cụ thể
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về quan hệ giữa hai vấn đề này. Một yêu cầu quan trọng của việc phân
tích bình đẳng giới ở đây là lưîng hóa bằng tiền sự đóng góp của ngưêi
phụ nữ thông qua các công việc nội trợ trong gia đình, hơn thế nữa, phải
chỉ ra ®ưîc mối liên hệ giữa những đóng góp của họ với địa vị còn thấp
kém của phụ nữ do bị nhìn nhận không phải là trụ cột kinh tế. Nói cách
khác, đồng thời với việc lưîng hóa đúng giá trị đóng góp của ngưêi phô
nữ thông qua lao động trong gia đình, cần phải chỉ ra ®ưîc thái độ của
những ngưêi trong gia đình, đặc biệt là ngưêi chồng, đối với ngưêi vợ và
đóng góp của vợ từ những công việc gia đình. Như Đỗ Thị Bình và Trần
Thị Vân Anh (2003) nhấn mạnh, sẽ là bất bình đẳng nếu một ngưêi
vî/hoÆc chồng thực hiện công việc nhà vất vả nhưng ngưêi còn lại coi
thưêng những công việc đó, coi đó là những công việc “vặt v·nh”.

Trong thực tế, quan niệm của ngưêi dân về mức độ công sức và thời
gian bỏ ra cho các công việc nội trợ cũng khác nhau. Có ý kiến cho rằng
công việc này rất tốn thời gian và công sức, có ý kiến thì cho rằng chỉ tốn
thời gian mà không tốn công sức và ngưîc lại. Tuy nhiên, nhìn chung dù
ngưêi trả lời là chồng hay vợ thì cũng đã nhìn thấy ®ưîc phần nào giá trị
và công sức của ngưêi thực hiện công việc nội trợ phải bỏ ra  (Đặng
Thanh Nhàn, 2005). Chính sự phát triển của kinh tế thị trưêng cùng với
việc mở rộng cơ hội việc làm, đặc biệt là cho những ngưêi phụ nữ nông
thôn ra đô thị tìm kiếm việc làm đã tạo điều kiện để nâng cao giá trị các
công việc nội trợ và làm cho ngưêi chồng đánh giá ngày càng đúng hơn
những đóng góp của ngưêi vợ trong các công việc gia đình. 

Đánh giá cao những đóng góp về thời gian, công sức và tiền bạc của
ngưêi vợ, ngưêi phụ nữ chủ yếu làm công việc nội trợ trong gia đình là
một dấu hiệu tốt thể hiện sự trân trọng của các thành viên gia đình đối với
những công việc mệt mái, buồn tẻ nhưng rất quan trọng này. Đó là một
chỉ báo cần phân tích khi nghiên cứu về bình đẳng giới trong phân công
lao động gia đình giữa vợ và chồng.

Như vậy, ngoài các tiêu chí “ngưêi chủ yếu thực hiện các công việc
nội trợ”, “thời gian thực hiện các công việc nội trợ”, cần có thêm tiêu chí
“sự đánh giá” của vợ và chồng về việc thực hiện công việc nhà. Sự đánh
giá của mỗi giới cần ®ưîc xem là vấn đề cốt lõi khi bàn về vấn đề bình
đẳng. Nếu như ngưêi vợ, hoặc ngưêi chồng làm công việc nội trợ, trong
khi ngưêi còn lại đóng vai trò trụ cột về kinh tế, thì điều đó có thể vẫn
®ưîc coi là bình đẳng nếu như lao động làm công việc nhà ®ưîc đánh
giá như những lao động kiếm sống khác, một lao động với những hao tổn
về thời gian, sức lực và đem lại giá trị kinh tế. Chính vì thế, không thể
bỏ qua tiêu chí này khi xem xét vấn đề bình đẳng giới trong thực hiện
công việc nội trợ.
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Trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam, với hộ gia đình là đơn vị sản
xuất, sự phân công lao động theo giới còn khá phổ biến do nhiều lý do
khác nhau, trong đó có yếu tố bảo đảm tối ưu hóa thu nhập và phúc lợi
của hộ gia đình. Vì vậy, theo tác giả Lê Ngọc Văn, không nên coi đó là
bất bình đẳng giới cần xóa bỏ mà “chỉ nên xoá bỏ những hình thức phân
công lao động theo giới nào dẫn đến sự phụ thuộc và phục tùng của phụ
nữ đối với nam giới. Nhưng cũng cần duy trì và phát huy những hình thức
phân công lao động tạo nên sự hợp tác giữa hai giới.” (Lê Ngọc Văn,
1999: 169). Tuy nhiên, sự phân công lao động nào sẽ dẫn đến sự phục
tùng của ngưêi phụ nữ đối với nam giới và sự phân công lao động nào dẫn
đến sự hợp tác giữa hai giới vẫn còn là một câu hỏi đặt ra đối với các nhà
nghiên cứu.

Trong thực tế, nhiều nghiên cứu vẫn mặc nhiên coi phân công lao động
theo giới trong gia đình là chỉ báo về bất bình đẳng, thay vì có một sự thao
tác hóa khái niệm chặt chẽ và phân tích cụ thể về mức độ bất bình đẳng
thể hiện như thế nào qua phân công lao động theo giới. Đó là chưa kể đến
việc gắn một cách đơn giản sự phân công lao động trong gia đình với thực
trạng bình đẳng giới mà thiếu sự phân tích toàn diện các yếu tố kinh tế -
nhân khẩu - văn hóa khác nhau tác động đến sự phân công đó. 

Còn có ít nghiên cứu đề cập về hậu quả của sự khác biệt giới trong
phân công lao động gia đình hay tác động của nó đến vai trò, vị trí của
ngưêi phụ nữ trong gia đình. Một ảnh hưëng có thể thấy rõ là hoạt động
của ngưêi phụ nữ chủ yếu bị giới hạn trong phạm vi gia đình. Trong khi
đó nam giới ®ưîc chuẩn bị để tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội
ngoài phạm vi gia đình, có cơ hội để thăng tiến trong nghề nghiệp và thu
nhập cao.  Điều này có thể tạo nên những xung đột về vai trò, trách nhiệm
còng như khác biệt đóng góp thu nhập giữa phụ nữ và nam giới (Lê Ngọc
Văn, 2002: 55). 

Một hệ quả khác là các công việc chăm sóc, nuôi dưìng, cho đến nay
vốn do phụ nữ thực hiện là chính, thưêng không ®ưîc lưîng hoá bằng
tiền. Do vậy khi tính đến việc đóng góp kinh tế cho gia đình thì phụ nữ
thưêng bị đánh giá thấp và ®ưîc coi là có vai trò kém hơn nam giới (Đỗ
Thị Bình và Trần Thị Vân Anh, 2003: 25). Do đó, cần có sự đánh giá công
bằng cho những lao động dưêng như là nhỏ nhặt, vụn vặt trong gia đình
của ngưêi phụ nữ so với những lao động dễ định lưîng khác của nam giới.
Chóng ta còn chưa kể đến một việc cực kỳ quan trọng khác, chỉ có một
mình phụ nữ “làm”, không thể chia sẻ giữa vợ và chồng, đó là mang thai,
sinh đẻ và cho con bú. Đây là sự phân công lao động bị quyết định bởi
sinh học, nhưng có rất nhiều hàm ý kinh tế - xã hội - văn hóa đối với mối
quan hệ giới giữa chồng và vợ trong gia đình. Sự phân công này ít ®ưîc
chính các cặp vợ chồng và cả xã hội nhìn nhận là có liên quan đến sự công
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bằng trong phân công lao động nói chung. Điều này hầu như bị bỏ quên
trong các nghiên cứu về phân công lao động trong gia đình.

Phân tích các yếu tố tác động đến bình đẳng giới

Một vấn đề đặt ra là việc vận dụng các lý thuyết trong phân tích quyền
quyết định hay sự phân công lao động theo giới chưa ®ưîc coi trọng trong
các phân tích thực nghiệm. Vậy những vấn đề gì cần quan tâm khi vận
dụng các lý thuyết trong phân tích về quyền quyết định hay phân công lao
động ở Việt Nam? Chẳng hạn, theo Lý thuyết phân bổ nguồn lực tư¬ng
đối (Blood và Wolfe, 1978), ngưêi có nhiều nguồn lực hơn sẽ bình đẳng
với vợ/chồng hơn trong việc quyết định các công việc gia đình. Có 3
nguồn lực quan trọng quyết định cán cân quyền lực của vợ và chồng trong
gia đình là thu nhập, ưu thế nghề nghiệp và trình độ học vấn. Như vậy, giả
thuyết có thể rút ra là ngưêi có ưu thế nghề nghiệp, học vấn cao hoặc thu
nhập cao sẽ có ứng xử bình đẳng hơn trong quan hệ giới với các quyết
định trong gia đình. Trong hầu hết các nền văn hoá, nam giới thưêng có
lợi thế hơn phụ nữ trong việc tiếp cận 3 nguồn lực này và kết quả là họ
thưêng có quyền hơn trong gia đình (Dẫn theo Phạm Thị Huệ, 2008:370).

Tuy nhiên, vai trò của các yếu tố liên quan đến nguồn lực giới ®ưîc
phát huy tác dụng khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh kinh tế-xã hội và nền
văn hóa. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ở Việt Nam không phải lúc
nào cũng có quan hệ tỷ lệ thuận giữa đóng góp thu nhập, ưu thế nghề
nghiệp đối với vấn đề quyền quyết định trong gia đình. Các tác giả Mai
Huy Bích và Lê Thị Kim Lan (1999) chỉ ra rằng trong khi ngưêi vợ là
ngưêi đảm nhận hầu hết các công việc, thậm chí họ mang lại thu nhập
chính cho gia đình, nhưng trong nhiều gia đình, phần lớn quyền quyết
định thuộc về ngưêi chồng, ngưêi vợ chỉ là ngưêi thực thi các quyết định
đó. ở đây cho thấy, yếu tố văn hoá với quan niệm “trọng nam khinh nữ”
có ý nghĩa quan trọng tác động đến vai trò của vợ và chồng trong việc ra
quyết định. 

Như vậy, bên cạnh việc vận dụng lý thuyết về phân bổ nguồn lực tư¬ng
đối thì việc chú ý đến vai trò của các yếu tố văn hoá là rất quan trọng. Cần
thiết phải tính đến các cách tiếp cận khác nhau khi đánh giá vai trò của
từng yếu tố đối với việc ra quyền quyết định. 

Tư¬ng tù như vậy khi đi tìm lý thuyết thích hợp giải thích cho sự phân
công lao động theo giới trong gia đình ở Việt Nam. Các cách tiếp cận Mác
xít, cấu trúc-chức năng hay nữ quyền đã thành công trong việc cung cấp
cách giải thích lý thuyết đối với vấn đề phân công lao động theo giới cho
nhiều xã hội và tại nhiều giai đoạn phát triển (Lê Ngọc Văn, 2008). Tuy
nhiên, việc vận dụng các tiếp cận lý thuyết này để giải thích cho thực tế
phân công lao động theo giới trong gia đình ở Việt Nam còn chưa ®ưîc
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quan tâm nhiều. Ngoài ra, bên cạnh các lý thuyết đó, liệu còn có lý thuyết
nào có thể vận dụng để lý giải về sự phân công lao động theo giới hiện
nay. Chẳng hạn, vận dụng lý thuyết hiện đại hoá của Goode (1963) có thể
rót ra giả thuyết là những ngưêi có học vấn cao hơn, sống ở khu vực đô
thị sẽ có sự phân công lao động trong gia đình một cách bình đẳng hơn
giữa vợ và chồng. Các phân tích thực nghiệm cần kiểm chứng lại giả
thuyết đó.

Các yếu tố kinh tế, văn hoá cũng góp phần lý giải cho khuôn mẫu phân
công lao động theo giới hiện hành. Chẳng hạn, xét về yếu tố kinh tế, một
trong những lý do dẫn đến sự phân công lao động trong gia đình hiện tại
là việc thực hiện mục tiêu tối đa hoá lợi ích của gia đình. Lợi ích của gia
đình có thể tính theo nhiều chiều cạnh khác nhau nhưng trong trưêng hợp
này chủ yếu là lợi ích kinh tế. Việc phân công lao động trong gia đình cần
làm sao để bảo đảm gia đình có ®ưîc lợi ích kinh tế cao nhất. Lập luận
của ngưêi dân là nếu ngưêi vợ hay ngưêi chồng đã phải vất vả để lao động
kiếm tiền thì ngưêi còn lại nên chịu trách nhiệm về các công việc trong
gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan khác, 2008). 

Chính với ý nghĩa để tối đa hoá lợi ích chung của gia đình, trong thực
tế, khi ngưêi phụ nữ tham gia vào các công việc sản xuất và hoạt động xã
hội thì công việc gia đình hầu như ®ưîc chia sẻ nhiều hơn giữa vợ và
chồng. Đặc biệt, đối với những hộ gia đình mà ngưêi vợ đóng vai trò trụ
cột kinh tế thì sự tham gia của họ đối với việc nội trợ, chăm sóc chồng
con giảm đi đáng kể. Trong những trưêng hợp này, vai trò truyền thống
của ngưêi vợ chăm lo các công việc gia đình ®ưîc chuyển giao cho ngưêi
chồng hoặc các thành viên khác trong gia đình hoặc mua dịch vụ (như
thuê ngưêi giúp việc). Xu hưíng trong xã hội hiện đại là ngày càng
chuyển sang mua dịch vụ đối với nhiều việc gia đình, kể cả chăm con nhỏ,
ngưêi cao tuổi, nÊu cơm, giặt giò, dọn nhà, v.v.. Theo một nghĩa nào đó,
cách tiếp cận lựa chọn hợp lý có thể áp dụng ở đây để giải thích cho việc
phân công lao động trong gia đình.

Đối với yếu tố văn hoá, điểm nổi bật nhất là định kiến giới truyền
thống cho rằng đàn ông như cột cái trong nhà, họ phải là ngưêi quyết định
mọi việc hay chí ít là quyết định những việc lớn. Quan niệm truyền thống
vÒ vai trò giới còn tồn tại trong mét bộ phận không nhỏ dân cư và có ý
nghĩa chi phối rất lớn đối với sự phân công lao động trong gia đình. Theo
quan niệm này, những công việc gia đình phải do phụ nữ đảm nhiệm, còn
nam giới phải làm việc quan trọng. Nói cách khác việc nội trợ bị coi là
“thiên chức” của phụ nữ! Quan niệm này không chỉ thể hiện ở nam giới
mà cả ở phụ nữ (Lê Thái Thị Băng Tâm, 2008).

Một định kiến giới truyền thống khác là việc cho rằng nếu một phụ nữ
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thư¬ng chồng, thư¬ng con thì phải biểu hiện tình thư¬ng đó qua việc dành
thời gian và công sức chăm lo cho gia đình. Ngưêi phụ nữ ®ưîc dạy như
vậy từ nhỏ và tất cả mọi ngưêi, cả nam và nữ, đều nhập tâm quan niệm
đó và chờ đợi ngưêi phụ nữ thể hiện tình thư¬ng (nếu có) qua các việc
chăm lo cho gia đình. Vì vậy, ngưêi phụ nữ luôn cố gắng làm mọi việc
trong gia đình. Họ không quan tâm nhiều tới điều những công việc đó vất
vả như thế nào, có ảnh hưëng đến sự phát triển của bản thân họ hay không
mà coi đó như là trách nhiệm và niềm hạnh phúc của mình, cho dù ngưêi
phụ nữ cũng phải gánh vác các công việc xã hội khác. Nhiều phụ nữ cho
rằng một gia đình hạnh phúc thì không thể thiếu một ngưêi vợ đảm đang
trong công việc nội trợ, biết thu vén mọi công việc. Bị tác động nặng nề
của quan niệm văn hóa truyền thống đó, thậm chí, một số phụ nữ cho
rằng, không ai ngoài họ có thể làm tốt những công việc nội trợ, gia đình
mà thiếu vắng bàn tay chăm sóc của phụ nữ thì sẽ khó mà nề nếp ®ưîc
(Đặng Thanh Nhàn, 2005). Như vậy, quan niệm truyền thống ®ưîc phô
nữ duy trì tiếp tục nuôi dưìng sự khác biệt vốn có trong phân công lao
động gia đình giữa vợ và chồng theo chuẩn mực văn hóa.  

Chính vì định kiến giới như vậy nên nhiều ngưêi cho rằng việc ngưêi
phụ nữ đảm nhận các công việc nhà là ®ư¬ng nhiên và không có gì là bất
công cả. Đối với họ, phụ nữ làm những công việc này là khá phù hợp,
thậm chí ý kiến của phụ nữ đồng ý về việc này còn cao hơn so với nam
giới (Đặng Thanh Nhàn, 2005; Vũ Thị Thanh, 2007). Những thành kiến
giới về công việc nội trợ sẽ cản trở sự thay đổi của mô hình phân công lao
động truyền thống. Chính nhiều ngưêi phụ nữ đã tự gắn mình với vai trò
ngưêi nội trợ trong gia đình.

Như vậy cần có các phân tích sâu hơn những logic xã hội ẩn đằng sau
sự phân công lao động theo giới trong gia đình ở Việt Nam và tìm ra
những điều hợp lý hay bất hợp lý của sự phân công lao động hiện tại. Cần
chỉ ra vì sao khuôn mẫu của sự phân công lao động theo giới trong gia
đình có thể tồn tại lâu dài như vậy.

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm về quyền quyết định và sự phân công
lao động theo giới trong gia đình ở Việt Nam chủ yếu vẫn chỉ dừng ở các
mô tả đơn biến về đặc điểm quyền quyết định, thực trạng sự phân công
còng như phân tích tư¬ng quan 2 biến mối quan hệ giữa quyền quyết
định, sự phân công lao động theo giới và một số đặc điểm hộ gia đình và
cá nhân. Những phân tích hai biến hàm chứa khả năng ®ưa ra nhận định
sai lầm về mối quan hệ giữa các yếu tố với quyền quyết định và sự phân
công lao động theo giới, bởi lẽ trong mỗi yếu tố đều có đặc điểm của các
yếu tố khác mà cách phân tích này không cho phép bóc tách ®ưîc vai trò
của từng yếu tố. Ví dụ, trong nhóm dân cư ở đô thị hay nông thôn (yếu
tố khu vực sống) có các nhóm với học vấn khác nhau (yếu tố học vấn) hay
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thu nhập khác nhau (yếu tố thu nhập). Như vậy trong quan hệ giữa hai
biến số khu vực sống và phân công lao động đã ẩn chứa tác động của yếu
tố học vấn hay thu nhập mà cách phân tích này chưa chỉ ra chính xác
®ưîc.

Nếu sử dụng các mô hình phân tích đa biến thì kết luận có thể khác.
Chẳng hạn, trong cuộc khảo sát về nhận thức và thái độ về gia đình của
dân cư Hà Nội 2010, khi phân tích hai biến về mối quan hệ giữa khuôn
mẫu việc làm của phụ nữ với mô hình ra quyết định trong gia đình cho thấy
các yếu tố nơi ở (đô thÞ/n«ng thôn), việc làm của ngưêi chồng (®ưîc trả
c«ng/kh«ng ®ưîc trả công) và mức sống hộ gia đình (khá gi¶/trung
b×nh/nghÌo) đều có mối quan hệ chặt chẽ với việc ngưêi vợ có phải là
ngưêi ra quyết định chính hay không. Tuy nhiên, khi ®ưa các yếu tố này
vào mô hình phân tích đa biến cùng với nhiều yếu tố khác thì các yếu tố
này không có tác động mạnh đến việc ngưêi vợ có là ngưêi ra quyết định
chính hay không khi giữ các yếu tố khác không đổi (Viện Nghiên cứu Gia
đình và Giới, 2014). Vì vậy, mặc dù có những đóng góp nhất định mô tả
bức tranh chung về quyền quyết định hay sự phân công lao động theo giới
ở Việt Nam hiện nay, việc dừng lại ở các phân tích hai biến chưa giúp ích
nhiều cho việc xác định các nguyên nhân tác động, trên cơ sở đó nhìn nhận
rõ hơn bản chất của vấn đề ra quyết định hay phân công lao động theo giới
và có những đề xuất thích hợp đối với công tác hoạch định chính sách.

Như vậy, việc vận dụng các lý thuyết có liên quan hoặc học hỏi từ
những gợi ý của các nghiên cứu đi trưíc để tạo thêm những biến số phân
tích mới nhằm chỉ ra những mối quan hệ thực sự giữa khuôn mẫu quyền
quyết định hay sự phân công lao động trong gia đình và các yếu tố kinh
tế-xã hội là rất cần thiết. Chẳng hạn, để tính đến vai trò của yếu tố chu
trình sống của gia đình, một số tác giả đã không chỉ dừng lại ở việc phân
tích về phân công lao động theo giới trong gia đình vào thời điểm hiện tại
mà còn phân tích quá trình thay đổi sự phân công lao động đó theo chu
trình sống của gia đình, cho dù cách chia mốc thời gian còn đơn giản là
so sánh lúc mới kết hôn và thời điểm hiện tại (Đỗ Thiên Kính, 2007; Vũ
Thị Thanh, 2007). Các tác giả Vũ Tuấn Huy và Deborah (2004), khi phân
tích các yếu tố tác động đến việc thực hiện công việc nội trợ, thấy rằng sự
tham gia của ngưêi chồng có thể phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố nghề
nghiệp (đo lưêng bằng việc ngưêi chồng có đi làm ăn xa hay không).
Điều đó gợi ra ý tưëng phân tích thêm vai trò của yếu tố nghề nghiệp và
sự chuyển đổi nghề nghiệp ở nông thôn hiện nay khi tìm kiếm nguyên
nhân của thực trạng phân công lao động theo giới trong gia đình. Cũng
như vậy, việc phân công lao động trong gia đình phụ thuộc rất nhiều vào
yếu tố cơ cấu nhân khẩu và nghề nghiệp của hộ gia đình, trong khi những
yếu tố này còn ít ®ưîc các nghiên cứu đề cập. Nếu gia đình có nhiều
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ngưêi thì khả năng công việc gia đình ®ưîc các thành viên không phải là
ngưêi vợ thực hiện sẽ cao hơn. Những ngưêi chồng hay đi công tác xa sẽ
góp phần làm tăng tỷ lệ ngưêi vợ đảm nhiệm công việc gia đình, v.v. (xem
thêm Trần Quý Long, 2007).

Điều đó gợi ý rằng cần phải quan tâm đến nhiều yếu tố hơn trong phân
tích, đồng thời áp dụng những phư¬ng pháp thích hợp nhằm làm rõ mối
quan hệ giữa các đặc điểm cá nhân và hộ gia đình với phân công lao động
theo giới. Những công cụ phân tích thống kê hiện đại có thể giúp ích
nhiều cho các nhà nghiên cứu trong việc đi tìm đặc trưng sự phân công
lao động theo giới trong gia đình và bản chất các mối quan hệ giữa khuôn
mẫu phân công lao động đó với các yếu tố kinh tế - xã hội ở Việt Nam.n
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